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1. đặt vấn đề
Trên thế giới, mối lo ngại về an toàn thực phẩm

đang ngày càng gia tăng. Theo Tổ chức Y tế Thế
giới (WHO, 2024), mỗi năm có khoảng 600 triệu
người mắc các bệnh liên quan đến thực phẩm
không an toàn, gây ra 420.000 ca tử vong và thiệt
hại kinh tế lên đến 110 tỷ USD. Đáng chú ý, trẻ
em dưới 5 tuổi chiếm đến 40% tổng số các ca bệnh
(WHO, 2024). Trước thực trạng đó, Liên Hiệp
Quốc (United Nation, 2015) đã đưa ra mục tiêu
phát triển bền vững số 3, tập trung đảm bảo cuộc
sống khoẻ mạnh, tăng cường phúc lợi ở mọi lứa
tuổi. Trong đó, mục tiêu 3.9 nhấn mạnh “đến năm

2030, giảm đáng kể số ca tử vong và mắc bệnh do
hoá chất nguy hại cũng như do ô nhiễm không khí,
nước đất”. Tại Việt Nam, vấn đề an toàn thực
phẩm cũng cũng một vấn đề đáng báo động. Dù
Chính phủ và các cơ quan ban ngành liên quan đã
ban hành nhiều chính sách kiểm soát chuỗi an toàn
thực phẩm, như Chiến lược Quốc gia về An toàn
Thực phẩm (Decision No. 20/QD-TTg, 2012), thực
phẩm không đảm bảo chất lượng vẫn tràn lan trên
thị trường. Đối mặt với những lo ngại về thực phẩm
không an toàn, người tiêu dùng thường có xu
hướng lựa chọn thực phẩm sạch, có nguồn gốc tự
nhiên để bảo vệ sức khoẻ và môi trường (Molinillo
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et al., 2020). 
Trước những thách thức đó, thực phẩm xanh

được xem là một giải pháp thay thế an toàn hơn
cho thực phẩm thông thường (Leggett, 2020; Qi et
al., 2020). Thực phẩm xanh được xem là an toàn
hơn do được sản xuất với việc kiểm soát và giới
hạn việc sử dụng phân bón tổng hợp, thuốc trừ sâu,
chất kích thích tăng trưởng, phụ gia thức ăn chăn
nuôi và công nghệ biến đổi gen (Woo & Kim,
2019). Nhu cầu về thực phẩm xanh nói chung và
thực phẩm hữu cơ nói riêng tăng nhanh trên quy
mô toàn cầu, nhưng chủ yếu tập trung cho thị
trường Bắc Mỹ và Châu Âu, các thị trường khác
trong đó có Việt Nam, nhu cầu này lại tương đối
thấp (Willer et al., 2020; Willer & Lernoud, 2018).
Người tiêu dùng Việt Nam đang ngày càng ưu tiên
lựa chọn thực phẩm sạch cho bữa ăn hàng ngày bởi
tính an toàn, giàu dinh dưỡng, hương vị thơm ngon
và thân thiện môi trường. 

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra nhiều yếu
tố ảnh hưởng đến hành vi mua thực phẩm xanh
của người tiêu dùng bao gồm các yếu tố văn hoá
cá nhân. Các nghiên cứu trước đây đã xác nhận
vai trò quan trọng của các yếu tố văn hoá trong
việc hình thành ý định hành vi tiêu dùng xanh.
Các giá trị văn hoá như chủ nghĩa tập thể (Dương
& Vũ, 2022; Nguyen et al., 2017; Nguyễn et al.,
2016; Sreen et al., 2018), định hướng dài dạn
(Dương & Vũ, 2022; Leonidou et al., 2010;
Nguyen et al., 2017), và định hướng con người -
thiên nhiên (Sreen et al., 2018) được xem là
những động lực thúc đẩy hành vi thân thiện môi
trường. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu này
tập trung vào sản phẩm xanh nói chung, trong khi
một sản phẩm thiết yếu gắn liền với sức khoẻ cá
nhân như thực phẩm xanh lại chưa được nghiên
cứu sâu về tác động của các yếu tố văn hoá. Chính
vì vậy, mục đích của nghiên cứu này là phát triển
thang đo và khám phá mức độ phù hợp của thang
đo văn hoá cá nhân trong nghiên cứu hành vi tiêu
dùng thực phẩm xanh tại thị trường Việt Nam
thông qua các phương pháp nghiên cứu định tính
và định lượng: trường hợp của người tiêu dùng tại
thành phố Huế, Việt Nam. 

2.  cơ sở lý thuyết
2.1. Khái niệm thực phẩm xanh
Hiện nay, trên thế giới tồn tại nhiều cách hiểu

khác nhau về thực phẩm xanh, nhưng nhìn chung
đều nhấn mạnh tính an toàn, dinh dưỡng và bền

vững. Theo Liu (2003) và Chao & Uhagile (2022)
thực phẩm xanh góp phần cải thiện sự bền vững
môi trường sinh thái và cân bằng hiệu quả kinh tế,
xã hội và môi trường. Golnaz Rezai (2012) bổ sung
rằng thực phẩm xanh còn chú trọng đến phúc lợi
động vật và có thể chia thành hai loại: thực phẩm
cho phép sử dụng một giới hạn hoá chất nhất định
và thực phẩm đạt tiêu chuẩn hữu cơ. Quan điểm
này cũng được Qi & Ploeger (2019) củng cố với
phân loại thực phẩm xanh hạng A và AA tại Trung
Quốc dựa trên việc sử dụng ít hay không sử dụng
chất hoá học. Woo & Kim (2019) cho rằng bên
cạnh việc hạn chế sử dụng các chất hoá học như
phân bón tổng hợp, thuốc trừ sâu, chất khích thích
tăng trưởng thì thực phẩm xanh còn hạn chế các
công nghệ biến đổi gen. Tóm lại, thực phẩm xanh
là thực phẩm an toàn, bổ dưỡng, được sản xuất theo
nguyên tắc phát triển bền vững nhằm bảo vệ sức
khoẻ con người, động vật và hệ sinh thái.

2.2. Các yếu tố văn hoá cá nhân
2.2.1. Chủ nghĩa tập thể
Trong các xã hội đề cao tinh thần tập thể như

Việt Nam, cá nhân thường gắn bó chặt chẽ với
cộng đồng từ khi còn nhỏ và luôn đặt lợi ích tập
thể lên lợi ích cá nhân (Hofstede, 2011; Sharma,
2010). Họ cảm thấy có trách nhiệm đóng góp vào
sự phát triển bền vững của cộng đồng, trong đó các
hành vi phát triển bền vững được coi là một phần
thiết yếu (Cho et al., 2013). Điều này dẫn đến việc
họ thường tuân thủ các chuẩn mực xã hội để duy trì
sự hoà hợp nhóm và đạt được sự chấp thuận xã hội
(Triandis, 2004). Nguyễn et al. (2016) cho thấy
những người tiêu dùng mang giá trị tập thể cao
thường có xu hướng phát triển thái độ tích cực đối
với tiêu dùng xanh, do họ tin rằng hành độ vì môi
trường sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống
cho cộng đồng. Thêm vào đó, những người có định
hướng tập thể thường sẵn sàng hy sinh lợi ích cá
nhân để mang lại lợi ích chung cho nhóm và xã
hội, kể cả khi hành vi đó gây bất tiện hoặc phát
sinh chi phí cá nhân (Choi & Kim, 2005). Những
người này sẵn sàng chi trả nhiều cho các sản phẩm
bền vững hơn so với người tiêu dùng trong xã hội
theo chủ nghĩa cá nhân (Moon et al., 2008). Điều
này phản ánh mức độ kiểm soát nhận thức cao hơn
đối với những hành vi mang lại lợi ích cho cộng
đồng như sản phẩm xanh hay thực phẩm xanh.
Tinh thần sẻ chia và ý thức cộng đồng cao khiến họ
dễ chấp nhận và ủng hộ những hành vi tiêu dùng
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xanh (Sinha & Verma, 1987). 
2.2.2. Định hướng dài hạn
Định hướng dài hạn được Hofstede thêm vào

như chiều thứ 5 trong các chiều văn hoá của ông,
gắn liền với các nền văn hoá có ảnh hưởng của
Nho giáo như Việt Nam (Sreen et al., 2018). Chiều
văn hoá này nhấn mạnh sự chăm chỉ và niềm tin
vào tầm quan trọng của tương lai đối với cuộc đời
của con người. Theo Furrer et al. (2000), một người
có định hướng dài hạn thường giữ gìn truyền thống
xã hội, tuân thủ các giá trị gia đình, coi trọng sự
tin cậy, khả năng đáp ứng và sự đồng cảm. Đối với
những sản phẩm thân thiện với môi trường, các
nghiên cứu trước đây cũng chỉ ra rằng những người
có định hướng dài hạn thường có thái độ tích cực
với những sản phẩm này vì chúng mang lại lợi ích
cho tương lai (Joireman et al., 2004; Leonidou et
al., 2010). Theo Nguyen et al. (2017), người tiêu
dùng có định hướng dài hạn thường có xu hướng
quản lý tiền cẩn thận và cân nhắc kĩ trước khi đưa
ra quyết định mua sắm, vì vậy, những người này
thường sẽ tìm kiếm sự ủng hộ từ những người quan
trọng với họ. Thêm vào đó, những người tiêu dùng
này thường có khả năng vượt qua các rào cản bất
tiện như sự không sẵn có của sản phẩm, khả năng
tiếp cận, hay sự không chắc chắn liên quan đến
nhãn dán sản phẩm xanh. Họ sẵn sàng thực hiện
hành vi tiêu dùng xanh nhằm đem lại lợi ích cho
thế hệ tương lai, mặc dù hành vi đó có thể đối mặt
với các bất tiện không mong muốn (Th#gersen &
Grunert-Beckmann, 1997). Tại Việt nam, nghiên
cứu của Dương & Vũ (2022) và Nguyen et al.
(2017) đã cho thấy, người tiêu dùng có định hướng
dài dạn càng cao càng có xu hướng tham gia vào
hành vi mua hàng xanh. 

2.2.3. Định hướng con người – thiên nhiên
Định hướng con người – thiên nhiên là một giá

trị văn hoá phản ảnh niềm tin rằng con người nên
sống hài hoà với tự nhiên thay vì kiểm soát hay
thống trị nó (Kluckhohn & Strodtbeck, 1961).
Những người tiêu dùng có định hướng này thường
tin rằng việc lựa chọn các sản phẩm bền vững,
thân thiện với môi trường là một phần của lối sống
đúng đắn, phù hợp với đạo lý tự nhiên. Nghiên cứu
của Chan (2001) cho thấy định hướng con người –
thiên nhiên có ảnh hưởng tích cực đến thái độ đối
với tiêu dùng sản phẩm xanh tại Trung Quốc, trong
đó những người có quan điểm sống thuận theo tự
nhiên thể hiện thái độ tích cực hơn với hành vi tiêu

dùng thân thiện với môi trường. Tại Ấn Độ, nơi
đạo Hindu (tôn thờ các yếu tố tự nhiên) chiếm tỷ
trọng chính trong tôn giáo của người dân, nghiên
cứu của Sreen et al. (2018) cũng chỉ ra rằng người
dân ở đây có mức định hướng con người – thiên
nhiên cao thường có thái độ tích cực và có xu
hướng tiêu dùng các sản phẩm gắn bó với tự nhiên.
Trên thế giới, các nghiên cứu về mối quan hệ này
vẫn đang còn hạn chế (Chan, 2001; Sreen et al.,
2018). Đặc biệt, trong bối cảnh tiêu dùng thực
phẩm xanh và tại thị trường Việt Nam, yếu tố này
vẫn chưa được các nghiên cứu trước đây khám phá. 

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Phương pháp nghiên cứu định tính
Sau khi phân tích cơ sở lý luận và các nghiên

cứu liên quan trong và ngoài nước, nghiên cứu sử
dụng phương pháp định tính thông qua phỏng vấn
sâu 21 người tiêu dùng điển hình nhằm khám phá
các yếu tố văn hoá cá nhân ảnh hưởng đến hành vi
tiêu dùng thực phẩm xanh. Phỏng vấn sâu giúp
khai thác trải nghiệm, hành vi và quan điểm của
người tiêu dùng một cách chân thật và phù hợp với
các chủ đề mang tính cá nhân như văn hoá (Ghauri
& Gr#nhaug, 2005). Đối tượng tham gia phỏng vấn
là nữ giới, là những người ra quyết định tiêu dùng
thực phẩm chính trong gia đình (Stangherlin & De
Barcellos, 2018). Người tham gia phỏng vấn được
lựa chọn đa dạng về đặc điểm cá nhân như độ tuổi,
thu nhập, nơi sinh sống, địa điểm mua thực phẩm.
Mỗi cuộc phỏng vấn kéo dài 10-15 phút, được mã
hoá từ K1 đến K21, các cuộc phỏng vấn được ghi
âm, sau đó phiên âm, mã hoá và phân tích chủ đề
bằng phần mềm NVivo15 để khám phá các yếu tố
văn hoá cá nhân trong bối cảnh tiêu dùng thực
phẩm xanh. 

3.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng
Dựa vào cơ sở lý luận, bình luận các nghiên

cứu liên quan và kết quả nghiên cứu định tính,
nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua
điều tra các đối tượng là người mua sắm chính
trong các hộ gia đình tại thành phố Huế. Theo
Gorsuch (1983), nghiên cứu có sử dụng phương
pháp phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và SEM
cần có kích thước mẫu ít nhất là 200 (Kline, 2011).
Nghiên cứu này có kiểm định thang đo bằng CFA
nên đã thu thập được 433 mẫu nghiên cứu, là phù
hợp để đảm bảo độ tin cậy và tính đại diện của
mẫu. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích
nhân tố khẳng định CFA bằng phần mềm Smart-
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PLS để kiểm tra độ tin cậy và sự phù hợp của
thang đo văn hoá cá nhân trong bối cảnh tiêu dùng
thực phẩm xanh tại Việt Nam.

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1. Phát triển thang đo từ cơ sở lý luận và

nghiên cứu định tính
Thông qua các nghiên cứu trước đây đã được

phân tích trong phần cơ sở lý luận và kết quả
nghiên cứu định tính với 21 người tiêu dùng điển
hình, ba yếu tố cấu thành nên văn hoá cá nhân ảnh
hưởng đến hành vi tiêu dùng thực phẩm xanh bao
gồm chủ nghĩa tập thể, định hướng tương lai và
định hướng con người - thiên nhiên. Một người
được phỏng vấn mã số K9 chia sẻ “Tôi chủ yếu
mua thực phẩm xanh cho hai đứa nhỏ trong nhà.
Tôi tin rằng chế độ ăn bây giờ sẽ ảnh hưởng đến
sức khoẻ lâu dài trong tương lai. Sức khoẻ không
thấy ngay đâu mà tích luỹ theo thời gian”. Thật
vậy, người tiêu dùng có định hướng dài hạn thường
có xu hướng đầu tư vào sức khoẻ lâu dài cho bản
thân và gia đình, từ đó hình thành thái độ tích cực
và thúc đẩy hành vi tiêu dùng thực phẩm xanh
(Nguyen et al., 2017; Sreen et al., 2018). Ngoài ra,
chủ nghĩa tập thể thể hiện ở việc lựa chọn thực
phẩm vì lợi ích cộng đồng, sức khoẻ tập thể, và
giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường
(Dương & Vũ, 2022). Một số quan điểm người
được phỏng vấn có xu hướng xem con người là một
phần của tự nhiên, quan niệm này cũng thúc đẩy
hành vi tiêu dùng thân thiện môi trường, trong đó
thực phẩm xanh là một lựa chọn điển hình (Sreen
et al., 2018). 

Các biến quan sát trong từng nhân tố cụ thể như
sau:

-  Thang đo Chủ nghĩa tập thể: Là xu hướng cá
nhân gắn bó chặt chẽ với nhóm (gia đình, đồng
nghiệp, bạn bè, cộng đồng) và hành động vì lợi ích
chung hơn là lợi ích cá nhân. Với 05 biến, gồm:

1) Tôi làm việc chăm chỉ cho mục tiêu nhóm
ngay cả khi điều đó không mang lại sự công nhận
cá nhân. (Nguyen et al., 2017; Sharma, 2010;
Sreen et al., 2018)

2) Tôi là một người tham gia hợp tác với các
thành viên trong nhóm. (Nguyen et al., 2017).

3) Theo tôi, các thành viên trong một nhóm nên
gắn bó với nhau ngay cả khi họ không muốn điều
đó. (Nguyen et al., 2017; Sharma, 2010; Sreen et
al., 2018)

4) Hạnh phúc của các thành viên trong nhóm

rất quan trọng với tôi. (Nguyen et al., 2017;
Sharma, 2010; Sreen et al., 2018; ; kết quả nghiên
cứu định tính).

5) Tôi thích chia sẻ thời gian và đồ vật của mình
cho các thành viên trong nhóm của mình. (Nguyen
et al., 2017; Sharma, 2010; Sreen et al., 2018)

- Thang đo Định hướng dài hạn: Là xu hướng
cá nhân đề cao sự kiên trì, tiết kiệm và lập kế
hoạch cho tương lai hơn là theo đuổi kết quả tức
thời. Với 05 biến, gồm:

1) Tôi có xu hướng tiết kiệm tiền cho tương lai.
(Sreen et al., 2018; Yoo et al., 2011).

2) Tôi làm việc chăm chỉ để có thể thành công
trong tương lai. (Nguyen et al., 2017; Sreen et al.,
2018; Yoo et al., 2011).

3) Tôi thích lập kế hoạch dài hạn để an tâm hơn
trong tương lai. (Nguyen et al., 2017; Yoo et al.,
2011; kết quả nghiên cứu định tính).

4) Tôi không ngại từ bỏ niềm vui trong hôm nay
để hướng tới thành công trong tương lai. (Nguyen
et al., 2017; Sreen et al., 2018; Yoo et al., 2011).

5) Những thất bại không ngăn cản tôi tiếp tục cố
gắng. (Nguyen et al., 2017; Sreen et al., 2018).

- Thang đo Định hướng con người - thiên nhiên:
là niềm tin của cá nhân về mối quan hệ hài hoà
giữa con người với thiên nhiên, thay vì kiểm soát
hay lệ thuộc vào thiên nhiên. Với 3 biến quan sát,
gồm: 

1) Đối với tôi, việc hiểu các quy luật tự nhiên
là quan trọng. (Chan, 2001; Sreen et al., 2018).

2) Tôi muốn duy trì sự hài hoà với thiên nhiên.
(Chan, 2001; Sreen et al., 2018; kết quả nghiên
cứu định tính).

3) Con người chỉ là một phần của tự nhiên.
(Chan, 2001; Sreen et al., 2018).

Nghiên cứu đề xuất sử dụng thang đo Likert 5
mức độ để đánh giá mức độ đồng ý của người tiêu
dùng (Từ Rất không đồng ý đến Rất đồng ý) về
những nhận định liên quan đến quan niệm văn hoá
cá nhân của chính bản thân người tiêu dùng. 

4.2. Kiểm định thang đo
Kết quả kiểm định nhân tố khám phá CFA cho

thấy thang đo có mức độ phù hợp tốt với dữ liệu.
Cụ thể, các chỉ số như RMSEA = 0,074 (<0,08),
SRMR = 0,023 (<0,08), CFI = 0,976, TLI = 0,969
và GFI = 0,926 đều vượt ngưỡng khuyến nghị, cho
thấy thang đo phù hợp với dữ liệu quan sát (Hu &
Bentler, 1999). Kết quả phân tích độ tin cậy và giá
trị hội tụ cho thấy các thang đo của cả 3 khái niệm
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đều đạt yêu cầu (Bảng 1) (Nunnally & Bernstein,
1994). Hệ số Cronbach’s Alpha dao động từ 0,883
đến 0,948, vượt ngưỡng tối thiểu 0,7, cho thấy độ
tin cậy nội tại cao. Đồng thời, độ tin cậy tổng hợp
CR đều lớn hơn 0,7 và giá trị phương sai trích trung
bình AVE của các biến tiềm ẩn cũng đều vượt mức
0,5, chứng tỏ các thang đo đạt giá trị hội tụ tốt (For-
nell & Larcker, 1981). Những kết quả này khẳng
định rằng các biến quan sát phản ánh đẩy đủ và
nhất quán các khái niệm lý thuyết tương ứng.

5. Kết luận
Nghiên cứu này phát triển và kiểm định thang

đo các yếu tố văn hoá cá nhân trong hành vi tiêu
dùng thực phẩm xanh tại Việt Nam thông qua
nghiên cứu định tính và định lượng. Ba yếu tố cấu
thành nên văn hoá cá nhân với 13 biến quan sát

bao gồm: chủ nghĩa tập thể, định hướng dài hạn và
định hướng con người - thiên nhiên. Nghiên cứu
đã xây dựng được bộ thang đo phù hợp tốt với dữ
liệu thực nghiệm. Kết quả góp phần bổ sung cơ
sở lý thuyết về tác động của văn hoá cá nhân
trong hành vi tiêu dùng xanh, đặc biệt trong bối
cảnh thực phẩm xanh, một sản phẩm thiết yếu gắn
liền với sức khoẻ và môi trường. Tuy nhiên,
nghiên cứu chỉ mới dừng lại ở việc phát triển và
kiểm định thang đo văn hoá cá nhân. Do đó, thang
đo này có thể đóng vai trò nền tảng cho các
nghiên cứu trong tương lai mở rộng theo hướng
kiểm định mô hình lý thuyết với các mối quan hệ
nhân quả giữa văn hoá cá nhân và các yếu tố hành
vi khác như thái độ, ý định và hành vi tiêu dùng
thực phẩm xanh n
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Bảng 1.  Độ tin cậy và giá trị hội tụ của thang đo

Thang đo Cronbach’s Alpha Rho_A CR AVE

Chủ nghĩa tập thể 0,943 0,942 0,943 0,769

Định hướng dài hạn 0,948 0,948 0,948 0,787

Định hướng con người - thiên nhiên 0,883 0,881 0,887 0,733
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absTracT: 
Amid growing concerns about food safety and climate change, green food is gaining in-

creasing attention from Vietnamese consumers. Among various influencing factors, individual-
level culture are considered critical in shaping consumers green food purchase behavior, yet
remain underexplored. This study aims to develop a scale for individual-level culture in the con-
text of green food purchase behavior in Vietnam. Using a mixed-method approach, including
qualitative interview with 21 consumers and a quantitative survey of 433 participants, the re-
sults confirm the reliability and empirical validity of a three-factor scale encompassing collec-
tivism, long-term orientation, and man-nature orientation.
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